Báo cáo thường niên năm 2007
của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu
Kính gửi:    Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Những sự kiện quan trọng

· Việc thành lập: Ngày 12 tháng 02 năm 2003 Tổng công ty Sông Đà đã có Quyết định số 37/TCT-TCĐT chuyển đổi Nhà máy Thủy điện Nậm Mu thành Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, đồng thời Tổng công ty cũng bàn giao quyền quản lý phần vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu cho Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Ngày 29 tháng 5 năm 2003 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1003000005 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp.

· Niêm yết: Công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 20/12/2006.

· Quá trình phát triển: 

· Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, được ra đời dựa trên phương án kêu gọi thành lập Công ty cổ phần theo quyết định số 74/ TCT/ HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, được hưởng ứng bởi 02 cổ đông sáng lập khác là Công ty Sản xuất kinh doanh-  Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà cùng với các cán bộ công nhân viên Tổng công ty tham gia góp vốn thành lập.

·  Nhà máy Thủy điện Nậm Mu nằm trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà  Giang, do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư với mục tiêu khai thác nguồn thủy năng của suối Nậm Mu ( Nhánh cấp I, bờ phải Sông Lô), đây là khu vực được đánh giá có rất nhiều tiềm năng cho phát triển thủy điện vì theo thống kê của các chuyên gia khí tượng thủy văn lượng mưa hàng năm tại khu vực này thường lớn nhất Miền Bắc, trung bình 3.500mm/ năm.

·  Sau một thời gian đánh giá và khảo sát kỹ lưỡng, Tổng công ty Sông Đà đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mu vào ngày 18/02/2004, thời gian thi công dự kiến là 2,5 năm, nhưng với truyền thống bất khuất và sự nỗ lực không mệt mỏi của những người thợ Tổng công ty Sông Đà, chỉ sau hai năm xây dựng, tổ máy đầu tiên đã hòa điện lưới quốc gia vào ngày 18 tháng 2 năm 2004 và sau đó lần lượt vào ngày 18 và 24 tháng 03 năm 2004 hai tổ máy số 2 và số 3 cũng chính thức vận hành và cung cấp nguồn điện năng vào hệ thống lưới điện của đất nước. Tổng công suất của nhà máy khi hoàn thành đưa vào sử dụng là 12 MW. 

· Ngành nghề kinh doanh

· Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và cung cấp điện năng cho hệ thống lưới điện quốc gia theo hợp đồng ký kết dài hạn với Tổng công ty Điện lực Việt Nam.  Doanh thu chủ yếu của đơn vị là từ hoạt động này đem lại, tuy nhiên, với đội ngũ cán bộ công nhân viên có truyền thống và kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt những người đang lãnh đạo Công ty đều là những cán bộ có thâm niên trong lĩnh vực xây lắp, thi công và có tầm nhìn chiến lược tổ chức kinh doanh. Vì vậy, Công ty định hướng trong thời kỳ mới sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh vực sau :

· Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện ;

· Tư vấn xây lắp các công trình điện ;

· Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng thủy điện, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật, hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt đường ống, công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại ;

· Xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản, khách sạn du lịch ;

· Lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị ( thang, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước) ;

· Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, gạch, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, tấm lợp, gỗ dùng trong xây dựng và tiêu dùng khác ;

· Dịch vụ cho thuê sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, kinh doanh thiết bị xây dựng ;

· Kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng./.

· Tình hình hoạt động: Trong quá trình phát triển của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu cùng với những nỗ lực vượt bậc trong Sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh truyền thống, Công ty cũng đang thực hiện chiến lược đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh bằng việc đầu tư xây dựng thêm nhà máy thủy điện thứ hai là nhà máy thủy điện Nậm Ngần tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty :

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện

năm 2007
(Nghìn đồng)
	Kế hoạch

năm 2007
(Nghìn đồng)
	Tỷ lệ HT/KH

%
	Ghi chú

	1
	Giá trị SXKD
	41.900.928
	39.687.400
	105.6%
	

	2
	Doanh thu
	38.335.407
	36.164.000
	105.6%
	

	3
	Lợi nhuận
	7.059.396
	6.348.787
	111.2%
	

	4
	Nộp ngân sách
	4.344.486
	4.290.150
	102.8%
	

	5
	Thu nhập B/q (đồng)
	2.899
	2.085
	146.2%
	



Thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Ngần với tổng giá trị đầu tư năm 2007 đạt 84 tỷ đồng/KH 92 tỷ đạt 93.5%. Dự án thuỷ điện Nậm Ngần đã được HĐQT phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán với một số nội dung chính như sau :


+ Công suất lắp máy




: 13,5 MW


+ Số tổ máy 






: 02 tổ máy


+ Sản lượng điện hàng năm



:  60,2 triệu kw


+ Tổng dự toán 





: 282 tỷ đồng


+ Tổng tiến độ : 
Đưa nhà máy vào hoạt động vào quý IV/2008.
III. Báo cáo của Ban giám đốc :

1. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2007 :

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 



: 0,03 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu



: 0,09 %

+ Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/nợ ngắn hạn)

 : 0,32 lần

+ Khả năng thanh toán nợ dài hạn




 : 0,77 lần

2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 




: 287.286.812.152 đồng

3. Những thay đổi về vốn cổ đông :

Đến thời điểm 31/12/2007 vốn điều lệ của Công ty được phân bổ như sau:
  - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 chiếm 30,6 tỷ lệ 51% VĐL;

- Công ty SXKD & XNK Bình Minh: 15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25 %VĐL;

- Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà: 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5% VĐL;

- Các cổ đông cá nhân khác tăng thêm: 11.4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19% VĐL;

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh  năm 2007
	Chỉ tiêu
	Mã số
	 Năm nay 
	     Năm trư​ớc

	1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ
	01
	       35.655.210.300 
	         35.227.847.300

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	       35.655.210.300  
	       35.227.847.300 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	       13.757.613.963 
	       13.364.808.882 

	5. Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	       21.897.596.337 
	       21.863.038.418 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	         2.621.375.622 
	         2.198.354.864 

	7. Chi phí tài chính
	22
	       16.092.738.900 
	       17.052.003.198 

	 - Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	       16.092.738.900 
	       17.052.003.198 

	8, Chi phí bán hàng
	24
	 
	 

	9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp
	25
	1.208.096.474 
	         1.277.820.718 

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	7.218.136.585 
	            5.731.569.366 

	11. Thu nhập khác
	31
	58.821.688 
	              1.090.578.861 

	12. Chi phí khác
	32
	            87.623.447 
	            131.240.757 

	13. Lợi nhuận khác 
	40
	                  (28.801.759) 
	                  959.338.104 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trư​ớc thuế 
	50
	         7.189.334.826 
	         6.690.907.470 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	 
	 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	            129.938.661 
	            122.572.557 

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	         7.059.396.165 
	         6.568.334.913 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	1.177 
	1.460 


6.Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2010 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, với các mục tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

· Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 20- 30%

· Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đạt 3.5 triệu đồng/người/tháng.

· Cổ tức chia cho các cổ đông tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng.
· Đầu tư xây dựng thêm các dự án thuỷ điện.
· Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu.
Trên cơ sở các mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2007 – 2010 mang tính thực tiễn và khả thi cao. 

· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty từ 2007- 2009
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	
	Triệu 
đồng
	% tăng
 giảm
	Triệu
 đồng
	% tăng
 giảm
	Triệu
 đồng
	% tăng
 giảm

	1
	Vốn chủ sở hữu
	60.000
	-
	60.000
	-
	60.000
	-

	2
	Doanh  thu thuần
	35.655
	+1.2
	40.083
	+12.4
	72.186
	+39.4

	3
	Tổng lợi nhuận tr​ước thuế
	7.059 
	+1.19
	9.000
	+27.4
	11.451
	+27.2

	4
	Thuế TNDN ( 50%)
	 -
	- 
	-
	-
	-
	-

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	7.059 
	+1.19
	9.000
	+27.4
	11.451
	+27.2

	6
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần
	19.8%
	+1.25
	22.4%
	+1.13
	15.8%
	+0.70

	7
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu
	12%
	+1.01
	15%
	+1.25
	19%
	+1.26

	8
	Cổ tức
	6.000
	+1.11
	8.000
	+1.33
	10.000
	+1.25

	9
	Tỷ lệ cổ tức
	10%
	+1.11
	13%
	+1.3
	17%
	+1.3


IV. Báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007












              Đơn vị tính : VND

	Tài sản
	Mã số
	Số cuối năm
	      Số đầu năm

	A. Tài sản ngắn hạn
	100
	            44.070.213.180 
	            39.344.551.191 

	I. Tiền và các khoản t​ơng đ​ơng tiền
	110
	            8.628.213.744 
	            10.198.260.597 

	1. Tiền 
	111
	            8.628.213.744
	            10.198.260.597 

	2. Các khoản t​ơng đ​ơng tiền
	112
	 
	 

	II. Các khoản đầu t​ tài chính ngắn hạn
	120
	                                 -   
	                                 -   

	1. Đầu t​ ngắn hạn
	121
	 
	 

	2. Dự phòng giảm giá đầu t​ ngắn hạn (*)2
	129
	 
	 

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	            33.956.218.988 
	            27.822.398.521 

	1. Phải thu của khách hàng
	131
	            14.367.949.337 
	            13.362.511.026 

	2. Trả tr​ớc cho ng​ời bán
	132
	            18.837.459.929 
	            14.056.850.400 

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	 

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	 

	5. Các khoản phải thu khác
	135
	                 750.809.722 
	                 403.037.095 

	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	 
	 

	IV. Hàng tồn kho
	140
	                   57.885.865
	                   52.629.779 

	1. Hàng hoá tồn kho
	141
	                   57.885.865 
	                   52.629.779 

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	 

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	              1.427.894.583 
	              1.271.262.294 

	1. Chi phí trả tr​ớc ngắn hạn
	151
	 
	 

	2. Thuế GTGT đ​ợc khấu trừ
	152
	              1.367.538.372 
	              1.193.055.413 

	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà N​ớc
	154
	 
	 

	4. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	                   60.356.211 
	                   78.206.881 

	B. Tài sản dài hạn
	200
	          243.216.598.972 
	          199.709.456.277 

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	                                  -   
	                                  -   

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	 

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	 
	 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	 
	 

	4. Phải thu dài hạn khác
	218
	 
	 

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	 
	 

	II. Tài sản cố định
	220
	          243.216.598.972
	          199.709.456.277 

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	               156.793.230.222 
	          167.431.089.960

	 - Nguyên giá
	222
	          194.857.669.084 
	          194.837.910.989 

	 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	          (38.064.438.862)
	          (27.406.821.029)

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	                                  -   
	                                  -   

	 - Nguyên giá
	225
	 
	 

	 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	 
	 

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	                                  -   
	                                  -   

	 - Nguyên giá
	228
	 
	 

	 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	 

	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	            86.423.368.750 
	            32.278.366.317 

	III. Bất động sản đầu t​
	240
	                                  -   
	                                  -   

	 - Nguyên giá
	241
	 
	 

	 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	242
	 
	 

	IV. Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	250
	                                  -   
	                                  -   

	1. Đầu t​ vào công ty con
	251
	 
	 

	2. Đầu t​ vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	 
	 

	3. Đầu t​ dài hạn khác
	258
	 
	 

	4. Dự phòng giảm giá đầu t​ tài chính dài hạn
	259
	 
	 

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	                                  -   
	                                  -   

	1. Chi phí trả tr​ớc dài hạn
	261
	 
	 

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	 

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	 

	Tổng cộng Tài sản
	270
	              287.286.812.152 
	  239.054.007.468 

	
	
	
	

	Nguồn vốn
	Mã số
	Số cuối năm
	       Số cuối năm

	A. Nợ phải trả
	300
	       211.140.623.135 
	          169.962.845.254 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	            32.924.675.607 
	            15.822.807.152 

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	            19.856.000.000
	            11.179.000.000 

	2. Phải trả ngư​ời bán
	312
	              1.152.669.086 
	              1.556.477.115 

	3. Ng​ời mua trả tiền tr​ớc
	313
	 
	 

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nư​ớc
	314
	                 576.109.555 
	                 207.324.481 

	5. Phải trả ng​ười lao động
	315
	                 510.771.854 
	                 596.635.553 

	6. Chi phí phải trả
	316
	              3.004.363.965 
	              1.848.020.593 

	7. Phải trả nội bộ
	317
	 
	 

	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	              7.392.710.936
	 

	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	                 432.050.211 
	                 435.349.410 

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	 

	II. Nợ dài hạn
	330
	          178.215.947.528 
	          154.140.038.102 

	1. Phải trả dài hạn ng​ời bán
	331
	 
	 

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	 
	 

	3. Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	 

	4. Vay và nợ dài hạn
	334
	          177.665.268.956 
	          153.761.549.756 

	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	                 417.043.155 
	                 287.104.494 

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	                 133.635.417 
	                   91.383.852 

	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	 
	 

	B. Vốn chủ sở hữu
	400
	            76.146.189.017 
	            69.091.162.214 

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	            75.558.281.864 
	            68.691.029.437 

	1. Vốn đầu t​ của chủ sở hữu
	411
	            60.000.000.000 
	            60.000.000.000 

	2. Thặng d​ vốn cổ phần
	412
	 
	 

	3. Vốn khác của chủ sỡ hữu
	413
	 
	 

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	 
	 

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	 

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	 

	7. Quỹ đầu t​ phát triển
	417
	              2.068.900.058
	              1.748.660.495 

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	                 825.138.585 
	                 504.899.022 

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	 

	10. Lợi nhuận sau thuế ch​a phân phối
	420
	            12.631.564.555
	              6.404.791.254 

	11. Nguồn vốn đầu t​ XDCB
	421
	                   32.678.666 
	                   32.678.666 

	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
	430
	                 587.907.153
	                 400.132.777 

	1. Quỹ khen th​ởng, phúc lợi
	431
	                 168.682.892 
	                   52.889.154 

	2. Nguồn kinh phí 
	432
	 
	 

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	                 419.224.261 
	                 347.243.623 

	Tổng cộng Nguồn vốn
	440
	 287.286.812.152 
	     239.054.007.468 


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo Kiểm toán


1.Kiểm toán độc lập : 

· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)

· ý kiến kiểm toán độc lập : Theo ý kiến của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu cho năm tài chính 2007.

· Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2007 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc.

· Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, công ty.

- Công ty cổ phần Sông Đà 9

 : 3.060.000 CP chiếm 51% Vốn điều lệ

VII. Tổ chức và nhân sự

1.Cơ cấu tổ chức công ty













2.Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

2.1 Ông: hà ngọc phiếm – Giám đốc công ty.
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/02/1959

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0219 828 317
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Thủy lợi

Quá trình công tác

· Từ 1985 – 1988 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Thủy công- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1988 – 1990 : Phó phòng thi công Công ty Xây dựng thủy công Sông Đà- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1991 – 1996 : Trưởng phòng thi công Công ty Xây dựng thủy công Sông Đà- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1996- 2001 : Phó giám đốc Công ty Sông Đà 15- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2001 – 2003 : Giám đốc Xí nghiệp 905- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2004 đến nay : Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Chức vụ hiện nay : Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Số Cổ phần nắm giữ: 825.000 cổ phần ( mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần)

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 15.000 cổ phần 

                      + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 810.000 cổ phần

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

2.2- Ông: Lê xuân cương- Phó giám đốc
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 24/01/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị Xã Cam  Đường, tỉnh Lào Cai

Địa chỉ thường trú: Phường Hữu Nghị, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư điện

Quá trình công tác

· Từ 1982 – 1990: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà

· Từ 1990 – 1993: Quản đốc phân xưởng Công ty Sông Đà 9- tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1993- 1995: Phó giám đốc Xí nghiệp 5- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1996 – 1998: Giám đốc Xí nghiệp cơ khí sửa chữa- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1999 – 1999: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh 901- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2000-2001: Trưởng ban Vật tư cơ giới Chi nhánh 904- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2002-2003: Phó ban quản lý dự án Thủy điện Nậm Mu- Công ty Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2003 đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu

Số Cổ phần nắm giữ: Không có


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: Không có 

                                   + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không có 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

2.3. Ông: Nguyễn Đức nang- Phó giám đốc
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12/07/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây

Địa chỉ thường trú: P . Hữu Nghị, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Cơ khí

Quá trình công tác

· Từ 1982 – 1990 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Thi công cơ giới Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1990 – 1992: Quản đốc Phân xưởng Phi tiêu chuẩn Xí nghiệp Cơ khí cơ giới Công ty thi công cơ giới Sông Đà- Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 1992 – 1999: Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch Sông Đà 9- Tổng công ty Sông Đà; 

· Từ 2000 – 2002 : Trưởng ban Kinh tế thi công chi nhánh 901- Công ty Sông Đà 9, Tổng công ty Sông Đà;

· Từ 2002  - nay :  Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Số Cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần ( mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 1.500 VNĐ/ cổ phần

                                   + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: không có

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
3.Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm: Không

4.Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban gián đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc trong năm 2007 là: 270.709.178, đồng.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên của Công ty đến ngày 31/12/2007 là: 102 người.
6. Những thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: Trong năm 2007 theo Biên bản họp hội đồng quản trị quý III/2007 quyết định Ông Vũ Đức Thuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Đức và Ông Trần Thanh Hà giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Hữu Chiến chuyển công tác.
VIII. Thông tin cổ đông và quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+
Thành viên và cơ cấu HĐQT, Ban kiểm soát

· Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trong đó 04 thành viên độc lập không điều hành.

· Ban kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó 02 thành viên độc lập không điều hành

+  Hoạt động của HĐQT: Hoạt độngtheo quy chế của HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.
+ Hoạt động của Ban kiểm soát:  Hoạt động theo quy chế của Ban kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. 
+ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2007 là: 102.000.000, đồng.

+ Số lượng thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về HĐQT công ty là 5/5 chứng chỉ đào tạo. Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty là 3/3 chứng chỉ đào tạo.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi về tỷ lệ nắm gữi cổ phần của thành viên HĐQT trong năm 2007: Không có sự thay đổi.

+ Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của Công ty, của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. Trong năm 2007 không có giao dịch cổ phiếu của các thành viên nói trên.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1 Cổ đông trong nước:

· Cổ đông là cá nhân: 1041 cổ đông nắm giữ: 1.499.900 cổ phần chiếm 24.998% VĐL

· Cổ đông là tổ chức: 10 cổ đông năm giữ 4.473.000 cổ phần chiếm 74.55% VĐL

      2.2 Cổ đông nước ngoài:

· Cổ đông là cá nhân: 13 cổ đông nắm giữ: 27.100 cổ phần chiếm 0,452% VĐL

· Cổ đông là tổ chức: 0 cổ đông 

                                                                                     Hà giang, ngày 25 tháng 03 năm 2008
   Nơi nhận:                                                                             Giám đốc công ty
- Như kính gửi

- Lưu VP
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